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Nhận xét: Bảng kết quả cho thấy ở các vị trí sản 
xuất cường độ ánh sáng trong phân xưởng đều đạt 
tiêu chuẩn cho phép. 

Cường độ tiếng ồn tai phân xưởng dệt và phân 
xưởng tạo ống đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2-
9dBA 

Bụi: khu vực phân xưởng dệt và tạo ống có nồng 
độ bụi hô hấp và bụi toàn phần cao hơn TCCP. Nồng 
độ bụi toàn phần vượt từ 0,5-2,2mg/m3, nồng độ bụi 
hô hấp vượt TCCP từ 0,3-0,5mg/m3. 

2. Tình hình sức khỏe, bệnh tật nữ công nhân 
xí nghiệp. 

2.1. Phân loại sức khỏe nữ công nhân: 
Bảng 3: Phân loại sức khỏe. 

Phân loại sức khoẻ Loại I  Loại II  Loại III  Loại IV  Loại V  
Tỷ lệ% 6,7 64,4 26,7 2,2 0 

Nhận xét: Sức khoẻ của nữ công nhân xí nghiệp 
bao bì chủ yếu ở loại II (khá) và loại III (trung bình). 
Tỷ lệ sức khoẻ loại I (tốt), thấp chỉ chiếm 6,7%, không 
có sức khoẻ loại V (rất yếu). 

2.2. Tình hình bệnh tật: 
Bảng 4: Tỷ lệ các bệnh phổ biến. 

TT Loại sức khỏe Tỷ lệ (%) 
1 Tai mũi họng (TMH) 68,9 
2 Răng hàm mặt (RHM) 44,4 
3 Phụ khoa 37,8 
4 Xương khớp 34,0 
5 Mắt 22,4 
6 Bệnh hô hấp 17,8 
7 Tiêu hóa  4,4 
8 Bệnh tim mạch 4,0 
Nhận xét: Tỷ lệ mắc bệnh phổ biến của nữ công 

nhân theo thứ tự bệnh TMH, RHM, phụ khoa, xương 
khớp, mắt, hô hấp … 

kết luận: 
1. Môi trường lao động của Xí nghiệp sản xuất 

bao bì xi măng. 
- Tốc độ gió có 7/9 vị trí đo chưa đảm bảo TCCP. 
- Tiếng ồn tại phân xưởng dệt và phân xưởng tạo 

ống có tiếng ồn vượt TCCP, và vượt từ 2-9dBA. 
- Bụi hô hấp và bụi toàn phần tại phân xưởng dệt 

và phân xưởng tạo ống có nồng độ bụi vượt TCCP, 
nồng độ bụi hô hấp vượt từ 0,3-0,5mg/m3, nồng độ bụi 
toàn phần vượt từ 0,5-2,2mg/m3 

- Còn lại các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng 
nằm trong giới hạn cho phép. 

2. Tình hình sức khỏe, bệnh tật: 
- Sức khỏe của CBCNV chủ yếu ở II (khá) và loại 

III (trung bình), không có sức khoẻ rất yếu (loại V). 
Sức khoẻ loại I chiếm 6,7%; loại II (64,4%); loại III 
(26,7%); loại IV (2,2%) 

- Các loại bệnh phổ biến có liên quan tới các yếu 
tố độc hại, nguy hiểm phát sinh trong dây chuyền 
công nghệ sản xuất vỏ bao xi măng như bệnh TMH 
(chiếm 68,9%), RHM (44,4%), phụ khoa (37,8%), 
xương khớp (34%), Mắt (22,4%), hô hấp (17,8%). 

kiến nghị và giải pháp: 
1- Xí nghiệp cần nghiên cứu về việc lắp đặt các 

hệ thống bao che đối với các máy gây nguồn ồn lớn 
để có biện pháp tối ưu nhất đối với vấn đề tiếng ồn.  

2- Trang bị đầy đủ PTBVCN chuyên dụng, cần 
thiết cho công nhân, cần phải có qui định bắt buộc 
công nhân sử dụng PTBVCN trong giờ làm việc. Đặc 
biệt cấp phát nút tai chống ồn cho những NLĐ làm 
việc tại những vị trí máy có tiếng ồn vượt TCCP. 

3- Tổ chức tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao 
sức khoẻ NLĐ. 

4- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền 
giáo dục, thông tin huấn luyện về ATVSLĐ, vệ sinh 
môi trường. 

5- Cần phải tăng cường hệ thống quạt thông hút 
gió, điều chỉnh hệ thống quạt đồng trục theo một 
hướng. 

6- Đẩy mạnh hoạt động của ban BHLĐ có hiệu 
quả, phát huy và duy trì phong trào “xanh-sạch-đẹp”. 
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2006. 

 

Đánh giá tình trạng hiểu biết của người dân về đột quỵ 
 

Nguyễn Văn Triệu, Lê Thị Vẻ, Tưởng Thị Hồng Hạnh và CS 
Bệnh viện TWQĐ108 

 
Tóm tắt 
Hiểu biết của người dân về các yếu tố nguy cơ và 

dự phòng đột quỵ ở Hải Dương Việt Nam 
Mục đích: Đánh giá hiểu biết của người dân về các 

yếu tố nguy cơ và dự phòng đột quỵ ở Hải Dương Việt 
Nam. Phương pháp: Một nghiên cứu dựa vào cộng 
đồng được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 
2 năm 2007 đến tháng 6 năm 2007 bởi các thành 
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viên dự án 04-RF2 tại Hải Dương Việt Nam. Đối tượng 
nghiên cứu là những người không bị đột quỵ. Các sinh 
viên Y khoa, Hội viên Hội người cao tuổi và các nhân 
viên y tế đã được tập huấn tiến hành phỏng vấn các 
đối tượng nghiên cứu theo mẫu câu hỏi đã có sẵn. 
Kết quả: 1056 người được phỏng vấn (51,2% nam; 
48,8% nữ, tuổi trung bình 69, từ 18-88 tuổi). Các yếu 
tố nguy cơ phổ biến nhất là tuổi cao (73,3%) và tăng 
huyết áp (85,1%). Tương ứng 31,3%; 32,2% và 
40,3% số người được phỏng vấn cho hút thuốc lá, 
tăng mỡ máu và béo phì là các yếu tố nguy cơ đột 
quỵ. 72,4% số đối tượng nghiên cứu cho rằng có thể 
phòng ngừa đột quỵ qua kiểm soát tốt huyết áp. Kết 
luận: Hiểu biết của người dân ở cộng đồng về các yếu 
tố nguy cơ và dự phòng đột quỵ còn hạn chế. Việc 
tuyên truyền, giáo dục cho người dân ở cộng đồng để 
nâng cao hiểu biết các kiến thức cơ bản về đột quỵ là 
rất cần thiết, nhất là những người cao tuổi, đối tượng 
có nguy cơ cao bị đột quỵ.  

Từ khóa: Hiểu biết của người dân,  đột quỵ  
SUMMARY :  
Knowledge of risk factors and the prevention of 

stroke in Haiduong Vietnam 
PURPOSE: The aim of the present study was to 

assess baseline knowledge regarding stroke risk 
factors and prevention in Haiduong province Vietnam. 
METHODS: A community-based survey was 
conducted between February 2007 and June 2007 by 
04-RF2 project members in Haiduong Vietnam. The 
study subjects were people without history of stroke. 
Trained medical students, elderly members, and 
doctors interviewed subjects using a structured, 
pretested, open-ended questionnaire. RESULTS: 
1056 individuals were interviewed during the study 
period (51.8% male, 48.2% female mean age 69 
years, age range 18 to 88 years). The most common 
risk factors for stroke identified by respondents were 
old age (identified by 73.3%) and hypertention 
(identified by 85.1%). 31.3%; 32.2% and 40.3% 
respondents  reported smoking, hyperlipidaemia and 
obesity as risk factors for stroke relatively. A 
significantly proportion of subjects believed that 
stroke may be prevented by controlling hypertention 
(72.4%). CONCLUSIONS: This community-based 
survey reveals that knowledge of stroke risk factors 
and the prevention of stroke was limited. Public 
campaigns to improve stroke knowledge are needed, 
particularly in the older age groups where the risk of 
stroke is greater. 

Keywords: Knowledge, stroke  

Đặt vấn đề  
Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng 

thứ hai và là nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu trên 
toàn thế giới [1]. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong điều trị 
đột quỵ, tuy nhiên chỉ khoảng 5% số bệnh nhân bị đột 
quỵ được điều trị bằng các phương pháp mới hiệu quả 
(ví dụ sử dụng rTPA trong điều trị nhồi máu não...). 
Do vậy các biện pháp phục hồi chức năng thần kinh 
và dự phòng tái phát đột quỵ là hết sức quan trọng. 

Mặc dù đã có một số chương trình truyền thông, phổ 
biến kiến thức về đột quỵ đến nhân dân ở cộng đồng. 
Tuy nhiên, hiểu biết của nhân dân về các yếu tố nguy 
cơ (YTNC), dự phòng đột quỵ vẫn còn rất hạn chế và 
chưa được nghiên cứu đầy đủ.  

Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 
nhằm: 

1. Đánh giá hiểu biết của nhân dân về các YTNC 
đột quỵ. 

2. Đánh giá hiểu biết của nhân dân về dự phòng 
đột quỵ. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 1056 người dân ở 

thành phố Hải Dương và huyện Ninh Giang tỉnh Hải 
Dương.  

2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 
cắt ngang. 

Tất cả các đối tượng nghiên cứu đều được hỏi 
theo một mẫu câu hỏi thống nhất và trả lời trong vòng 
10 phút. 

3.  Phương pháp xử lý số liệu: Kết quả nghiên 
cứu được xử lý theo các thuật toán thống kê y học 
dựa theo phần mềm EPI INFO 6.04 và Microsoft 
Office  Excel 2003.  

Kết quả 
1. phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới: 
Bảng 1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới. 
 

Nam Nữ Tổng  số Tuổi 
Số người % Số người % Số người % 

18 - 59 73 51,8 69 48,2 141 13,4 
≥ 60 657 72 257 28 912 86,6 
Tổng 

số 
740 69,2 326 30,8 1056 100 

 

Số người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ thấp: 13,4%; Số 
người nam nhiều hơn nữ (69,2% so với 30,8%),  có sự 
khác biệt có tính thống kê giữa tuổi của nam và nữ ở 
các nhóm tuổi (p <0,05).  

2.Phân loại trình độ học vấn 
Số người có trình độ cấp II và cấp III và trung cấp 

chiếm tỷ lệ cao nhất (tương ứng là 64,1% và 29,4%). 
Tuy nhiên cũng có 5,6% số người có trình độ đại học, 
cao đẳng và trên đại học tham gia trả lời. 

3. Các yếu tố nguy cơ đột quỵ 
Trong 1056 người được hỏi ‘’Tuổi cao dễ bị đột 

quỵ’’ thì số trả lời đúng 774 (chiếm 73,3%) ; trả lời sai 
186 (chiếm 17,6%); không biết 96 (9,1%) 

Bảng 2. Liên quan giữa tăng huyết áp và đột quỵ 
 
Tăng huyết áp dễ bị đột quỵ Số người % 

Đúng 899 85,1 
Sai 92 8,7 

Không biết 65 6,2 
Tổng số 1056 100 

 
Liên quan giữa hút thuốc lá và đột quỵ 
Trong 1056 người được hỏi ‘’hút thuốc lá dễ bị đột 

quỵ’’ thì số trả lời đúng 330 (chiếm 31,3%) ; trả lời sai 
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528 (chiếm 50,1%); không biết 196 (18,6%) 
Bảng 3. Liên quan giữa tăng mỡ máu và đột quỵ 
 
Tăng mỡ máu dễ bị đột quỵ Số người % 

Đúng 330 32,2 
Sai 316 30 

Không biết 400 37,8 
Tổng số 1056 100 

 
Liên quan giữa béo phì và đột quỵ: Trong 1056 

người được hỏi ‘’béo phì dễ bị đột quỵ’’ thì số trả lời 
đúng 429 (chiếm 40,6%) ; trả lời sai 261 (chiếm 
24,7%); không biết 366 (34,7%) 

Liên quan giữa ngã và đột quỵ: Trong 1056 người 
được hỏi ‘’ngã là nguyên nhân của đột quỵ’’ thì số trả 
lời đúng 645 (chiếm 61,1%) ; trả lời sai 189 (chiếm 
17,9%); không biết 222 (21%) 

4. Dự phòng đột quỵ 
Có thể phòng ngừa đột quỵ: Trong 1056 người 

được hỏi ‘’Có thể dự phòng được đột quỵ’’ thì số trả lời 
đúng 775 (chiếm 73,4%) ; trả lời sai 126 (chiếm 
11,9%); không biết 155 (14,7%) 

Liên quan giữa kiểm soát huyết áp và đột quỵ : 
Trong 1056 người được hỏi ‘’Kiểm soát huyết áp làm 
giảm nguy cơ đột quỵ’’ thì số trả lời đúng 764 (chiếm 
72,3%) ; trả lời sai 131 (chiếm 12,4%); không biết 161 
(15,3%) 

Liên quan giữa kiểm soát đái tháo đường và đột 
quỵ: Trong 1056 người được hỏi ‘’Kiểm soát đái tháo 
đường  làm giảm nguy cơ đột quỵ’’ thì số trả lời đúng 
447 (chiếm 42,4%) ; trả lời sai 221 (chiếm 20,9%); 
không biết 388 (36,7%) 

Bảng 4. Liên quan giữa kiểm soát mỡ máu và đột 
quỵ 

 
 
 

Kiểm soát mỡ máu làm giảm nguy 
cơ đột quỵ 

Số người % 

Đúng 504 47,7 
Sai 185 17,5 

Không biết 367 34,8 
Tổng số 1056 100 

 
Bảng 5.  Liên quan giữa hút thuốc lá và đột quỵ 
 

Ngừng hút thuốc lá làm giảm nguy 
cơ đột quỵ 

Số người % 

Đúng 324 30,7 
Sai 311 29,5 

Không biết 421 39,8 
Tổng số 1056 100 

 
Bàn luận 

Hiểu biết chung về đột quỵ cũng như các YTNC 
đột quỵ và dự phòng đột quỵ của người dân nhìn 
chung còn rất thấp, điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến dự phòng đột quỵ một căn bệnh rất phổ biến hiện 

nay không những riêng ở nước ta mà trên toàn thế 
giới. 

ở Hoa Kỳ, Trong nghiên cứu của Rashmi Kothari 
và cộng sự 163 bệnh nhân đột quỵ, 43% số bệnh 
nhân không kể tên được một YTNC đột quỵ nào [4].  
Anjanette Ferris và cộng sự cho rằng 89% số người 
được phỏng vấn thấy các bệnh tim là một YTNC của 
đột quỵ [3]. Pancioli AM và cộng sự thấy năm 1995, 
68% trong số 1880 người dân được phỏng vấn kể tên 
được ít nhất một YTNC đột quỵ, 57% cho tăng huyết 
áp (THA) là YTNC đột quỵ, 35% cho hút thuốc lá và 
chỉ có 13% cho đái tháo đường là YTNC đột quỵ. Tuy 
nhiên đến năm 2000 72% người dân được phỏng vấn 
kể tên được ít nhất một YTNC đột quỵ [8]. Blades LL 
và cộng sự nghiên cứu 800 người lớn tuổi ở một vùng 
nông thôn Hoa Kỳ thấy 45% số người được phỏng 
vấn kể tên được ít nhất hai YTNC đột quỵ trong đó có 
đến 50% cho rằng hút thuốc lá và 44% cho THA là 
các YTNC đột quỵ [1]. Reeves MJ  và cộng sự phỏng 
vấn 2500 người lớn ở bang Michigan cho thấy có đến 
80% số người được phỏng vấn kể tên được ít nhất một 
YTNC đột quỵ, nhưng chỉ có 28% kể tên chính xác ba 
YTNC đột quỵ trong đó 29% cho hút thuốc lá và 32% 
cho THA là các YTNC đột quỵ. 

Trong một tổng kết một số nghiên cứu về hiểu biết 
của dân chúng úc về đột quỵ Nicol MB và cộng sự 
chỉ ra rằng 20-30% dân chúng không thể kể tên được 
một YTNC đột quỵ [6]. Nghiên cứu của Sug Yoon S 
và cộng sự ở một thành phố ở úc cho thấy  76,2% số 
người được phỏng vấn kể tên được ít nhất một YTNC 
đột quỵ trong đó có đến 39% cho rằng hút thuốc lá và 
33,7% cho stress là một YTNC đột quỵ. 

ở châu Âu Segura T và cộng sự phỏng vấn 2884 
người ở Tây Ban Nha cho thấy 59,6% số người được 
phỏng vấn kể tên được ít nhất một YTNC đột quỵ, chỉ 
4,5% biết về thuật ngữ “đột quỵ”.  Mỹller-Nordhorn J, 
và cộng sự  nghiên cứu 28090 người lớn ở Charitê 
Đức cho thấy có đến 68% số người được phỏng vấn 
kể tên được ít nhất một YTNC đột quỵ, nhưng chỉ có 
13% kể tên chính xác bốn YTNC đột quỵ [5]. Theo De 
Dominicis L và cộng sự phỏng vấn 342 người ở 
Marche Italy cho thấy 58,4% không kể tên được một 
YTNC nào của đột quỵ [2].  Wagner M và cộng sự 
nghiên cứu 8193 người lớn tuổi ở Đức thấy 68,3% số 
người được phỏng vấn cho THA, 52,3% cho rằng hút 
thuốc lá, 48% cho tăng mỡ máu, 48% cho béo phì, 
32,9% cho uống rượu và 26,6% cho đái tháo đường là 
các YTNC đột quỵ. 

ở châu á Pandian JD và cộng sự phỏng vấn 942 
người ở bang Punjab ấn độ cho thấy 21% trong số họ 
không kể tên được một YTNC đột quỵ nào [7]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi phỏng vấn 1056 
người khoẻ mạnh, tuổi trung bình 69; 51,2% nam, 
48,8% nữ, 99% tốt nghiệp cấp II trở lên thì hai yếu tố 
nguy cơ đột quỵ được đa số người dân lựa chọn là 
tuổi (73,3%) và tăng huyết áp (85,1%). Kết quả 
nghiên cứu này gần tương tự như nghiên cứu của 
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Wagner M ở Đức (68,3%), cao hơn các kết quả 
nghiên cứu của  Pancioli AM (57%), Blades LL (44%) 
và Reeves MJ (32%). Lý do có thể do phương pháp 
nghiên cứu có sự khác nhau Trong nghiên cứu của 
các tác giả Pancioli AM, Reeves MJ và Blades LL ở 
Hoa Kỳ, người dân phải tự nghĩ ra và kể tên các 
YTNC đột quỵ, còn trong nghiên cứu này người dân 
đã được gợi ý các triệu chứng và chỉ cần biết phân 
biệt đúng sai mà thôi. 

Tương tự như các kết quả nghiên cứu của Pancioli 
AM, Reeves MJ và Sug Yoon S, kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cũng chỉ ra rằng số người cho hút thuốc 
lá là một YTNC đột quỵ rất thấp (tương ứng là 31,3% 
so với 35%; 29% và 39%), thấp hơn số liệu nghiên 
cứu của Blades LL (50%) và Wagner M (52,3%).  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng nhận 
thức của nhân dân về các YTNC đột quỵ khác cũng 
rất thấp. Chỉ có 32,2% cho tăng mỡ máu và 40,3% 
cho béo phì là các YTNC đột quỵ, thấp hơn so với 
nghiên cứu của Wagner M (tương tự là 48% và 48%), 
điều này có thể do nhận thức của người dân về các 
YTNC này ở Đức cao hơn của chúng ta.   

Trong nghiên cứu này có đến 61% số người được 
phỏng vấn cho ngã là nguyên nhân của đột quỵ, chỉ có 
tương ứng 42,4%; 47,7% và 30,7% số đối tượng nghiên 
cứu cho có thể phòng ngừa đột quỵ qua kiểm soát đái 
tháo đường, mỡ máu và ngừng hút thuốc lá. Tuy nhiên 
cũng có đến 72,4% số người được phỏng vấn cho có thể 
dự phòng được đột quỵ qua kiểm soát tốt huyết áp.  
Điều đó cho thấy nhận thức của nhân dân về YTNC 
hàng đầu của đột quỵ là tăng huyết áp khá tốt. 

Kết luận 
Hiểu biết của người dân ở cộng đồng về các 

YTNC và dự phòng đột quỵ còn hạn chế. Việc tuyên 
truyền, giáo dục cho người dân ở cộng đồng để nâng 
cao hiểu biết các kiến thức cơ bản về đột quỵ là rất 
cần thiết, nhất là những người cao tuổi, đối tượng có 

nguy cơ cao bị đột quỵ.  
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